thuyết minh tóm tắt


1 Mở đầu


Xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hà Nội trong quá trình thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược “ Công nghiệp hoá và hiện đại hoá”.

Từ Liêm hiện được đánh giá là một huyện ngoại thành có tốc độ phát triển kinh tế cao và tốc độ đô thị hoá nhanh. Trong địa bàn huyện Từ Liêm nói riêng và Hà Nội nói chung số lượng các doanh nghiệp công nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ gia tăng nhanh chóng và hiện có nhu cầu rất lớn về mặt bằng để xây dựng nhà xưởng sản xuất. 

Để đáp ứng nhu cầu đó, UBND thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 14/2000/QĐ -UB ngày 14/2/2000 thành lập Cụm công nghiệp vừa và nhỏ huyện Từ Liêm. Hiện nay Cụm công nghiệp vừa và nhỏ huyện Từ Liêm giai đoạn I với tổng diện tích khoảng 25 ha đang được triển khai xây dựng. Tuy nhiên với quy mô như vậy vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về mặt bằng của các doanh nghiệp công nghiệp. UBND thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 6513/QĐ-UB ngày 23 tháng 9 năm 2002 phê duyệt nhiệm vụ, kinh phí chuẩn bị đầu tư xây dựng mở rộng Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ huyện Từ Liêm.

Đồ án quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Từ Liêm  là bước triển khai thực hiện quyết định đầu tư mở rộng Cụm công nghiệp vừa và nhỏ huyện Từ Liêm của UBND thành phố Hà Nội. Đồ án có mục tiêu:

- Cụ thể hoá Quy hoạch chi tiết huyện Từ Liêm, tỷ lệ 1/5000 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 14/2000QĐ-UB ngày 14 tháng 2 năm 2000.

- Mở rộng Cụm công nghiệp Từ Liêm, tạo lập khu công nghiệp ổn định, đồng bộ cả về hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc và môi trường, đảm bảo cho sự phát triển lâu dài và phù hợp với quy hoạch chung của khu vực.

- Xác định cơ cấu sử dụng đất, định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trong toàn khu vực và trong mối liên hệ giữa khu công nghiệp với khu vực xung quanh.

- Đề xuất các giải pháp quy hoạch sử dụng đất và chia lô đất XNCN; các giải pháp quy hoạch hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật làm cơ sở cho chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tham gia vận động đầu tư vào khu công nghiệp. Tạo tiền đề cho các doanh nghiệp lập dự án đầu tư vào khu công nghiệp.

- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng và hoạt động của Cụm công nghiệp cũng như toàn bộ khu công nghiệp.   

Cơ sở thiết kế

1.1 Cơ sở pháp lý

· Nhiệm vụ lập dự án thiết kế quy hoạch công trình Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Từ Liêm tỷ lệ 1/500 số 51/NVTK ký giữa BQL dự án Cụm CNTT vừa và nhỏ huyện Từ Liêm và Trung tâm phát triển vùng SENA ngày 5 /10 / 2002.

· Quyết định số 79/2002/QĐ-UB ngày 30 tháng 5 năm 2002 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2002 cho các cấp, các ngành và các đơn vị trực thuộc Thành phố Hà Nội.     

· Công văn số 1000/KTST-QH của Kiến trúc sư trưởng Thành phố Hà Nội về việc mở rộng Cụm công  nghiệp tập trung vừa và nhỏ huyện Từ Liêm ngày 15/ 8 / 2002.

· Quyết định số 6513/QĐ-UB ngày 23 tháng 9 năm 2002 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ, kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng Cụm công nghiệp Từ Liêm.

· Công văn số 6065 EVN/ĐLHN-BQLDA của Công ty điện lực TP Hà Nội - Tổng công ty điện lực Việt Nam về địa điểm trạm 110 KV Cầu Diễn trong khu CN vừa và nhỏ huyện Từ Liêm ngày 19 tháng12 năm 2002.

· Công văn số 725/QHKT-P1 ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc trả lời về ranh giới mở rộng Cụm công nghiệp huyện Từ Liêm. 

· Công văn số 1283/QHKT-P1 ngày 8 tháng 8 năm 2003 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc trả lời Hồ sơ quy hoạch chi tiết khu công nghiệp tập trung mở rộng Từ Liêm. 

· Công văn số 1384/QHKT-P1 ngày 20 tháng 8 năm 2003 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc trả lời về ranh giới QHCT khu công nghiệp tập trung mở rộng huyện Từ Liêm.

· Công văn số 136 CV/Cty, ngày 26/12/2003 của Cty Khai thác nước ngầm - Bộ NN và PTNT trả lời về việc cung cấp nước sạch cho khu công nghiệp Từ Liêm

· Biên bản thoả thuận địa điểm vị trí cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ giữa xã Xuân Phương, Minh Khai và Ban Quản lý dự án cụm CNTT vừa và nhỏ huyện Từ Liêm ngày 23 tháng 4 năm 2002 .

· Biên bản đề nghị xếp hạng di tích của Sở Văn hoá Thông tin Hà Nội ngày 5 tháng 10 năm1988.

· Công văn số 1190/VHTT ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Sở Văn hoá và Thông tin, UBND thành phố Hà Nội trả lời về vành đai bảo vệ chùa Thanh Lâm, di tích lịch sử văn hoá đã đ​ược bộ VHTT có quyết định xếp hạng.

· Phiếu điều tra hiện trạng sử dụng đất tại di tích chùa Thanh Lâm ngày 20/12/2001  của UBND xã Minh Khai, huyện Từ Liêm về việc xét tổng diện tích đất hiện đang quản lý của di tích. 

· Biên bản làm việc về việc thoả thuận ranh giới chùa Thanh Lâm xã Minh Khai và nghĩa trang xã Minh Khai huyện Từ Liêm giữa xã Minh Khai và Ban Quản lý dự án cụm CNTT vừa và nhỏ huyện Từ Liêm ngày 24 tháng 3/2003.

· Biên bản làm việc về việc thoả thuận ranh giới nghĩa trang thôn Hoè Thị, xã Xuân Phương huyện Từ Liêm giữa xã Xuân Phương và Ban Quản lý dự án cụm CNTT vừa và nhỏ huyện Từ Liêm ngày 4 tháng 3 năm 2003.

· Công văn số 652/LĐ ngày 25/ 11/ năm 2003 của Lữ đoàn công binh 28 Quân chủng Phòng không Không quân thoả thuận về việc lấy một phần đất của đơn vị để mở đường vào Cụm công nghiệp. 

· Quyết định số 156/QĐ ngày 08/01//2004 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi đất tạm giao cho Ban quản lý dự án Cụm công nghiệp Từ Liêm.

· Công văn số 1637/ QHKT-P1, ngày 11 tháng 8 năm 2004 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc trả lời công văn xin giao phần đất kẹt để mở đường vào Cụm Công nghiệp tập trung huyện Từ Liêm.

· Công văn số 696/QHKT-P1 ngày 19 tháng 4 năm 2004 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc trả lời Hồ sơ quy hoạch chi tiết khu công nghiệp tập trung mở rộng Từ Liêm. 

· Các tài liệu có liên quan khác.          

1.2 Cơ sở kỹ thuật

· Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 06 năm 1998.

· Qui hoạch chi tiết huyện Từ Liêm tỷ lệ 1/5000 được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 14/2000/QĐ-UB ngày 14 tháng 02 năm 2000.

· Quy hoạch chi tiết Cụm CN tập trung vừa và nhỏ huyện Từ Liêm giai đoạn 1 tỷ lệ 1/500 được Kiến trúc sư trưởng thành phố Hà Nội chấp thuận ngày 15 /10/ 2001.

· Bản vẽ cơ cấu mạng lưới đường giao thông tỷ lệ 1/2000 do Viện Quy hoạch Hà Nội lập được Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội chấp thuận ngày 15 tháng 11 năm 2002.

· Công văn số 208/VQH-X3 ngày 9 / 5 / 2003 của Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội về việc cấp số liệu kỹ thuật cho đồ án.

· Bản vẽ chỉ giới đường đỏ xây dựng nhà xưởng của Công ty công trình GT 246 TCT công trình giao thông 4 do Viện Quy hoạch Hà Nội lập được Kiến trúc sư trưởng thành phố Hà Nội chấp thuận ngày 25 tháng 9 năm 1999.

· Bản vẽ tổng mặt bằng chợ đầu mối Minh Khai - Xuân Phương, tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch Hà Nội lập được Kiến trúc sư trưởng thành phố Hà Nội chấp thuận ngày 22 tháng 02 năm 2002.

· Bản vẽ tổng mặt bằng phần đất xây dựng nhà xưởng của Công ty Thi công Cơ giới và Lắp máy tại địa điểm xã Xuân Phương tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch Hà Nội lập được Kiến trúc sư trưởng thành phố chấp thuận ngày 15 tháng 7 năm 2002.

· Bản vẽ chỉ giới đường đỏ (Phần mở rộng Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ huyện Từ Liêm) tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch Hà Nội lập được Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội chấp thuận ngày 12 tháng12 năm 2002.

· Bản vẽ chỉ giới đường đỏ cấp cho Cụm công nghiệp Cầu Diễn thuộc Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp VN, Bộ Công nghiệp, tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch Hà Nội lập được Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội chấp thuận ngày 8/ 1/ 2003.

· Bản vẽ tổng mặt bằng nhà máy sản xuất bia và nước giải khát Việt Hà tỷ lệ 1/500 do Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hà Nội lập, được Sở Quy hoạch- Kiến trúc Hà Nội chấp thuận ngày 9 tháng 12 năm 2003.

· Bản đồ định vị ranh giới quy hoạch được Sở Quy hoạch – Kiến trúc chấp thuận ngày 6/11/2003.

· Bản đồ đo đạc hiện trạng tỷ lệ 1/2000 và 1/500 của Công ty Địa chính - Nhà đất Hà Nội lập tháng 10 năm 2002.

· Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công trình: Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm (giai đoạn 1) do Ban quản lý cụm công nghiệp vừa và nhỏ huyện Từ Liêm ; Công ty tư vấn Xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam lập tháng 10 năm 2000.

· Tiêu chuẩn Việt Nam – Quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp – Tiêu chuẩn thiết kế, TCVN 4616: 1988.

· Bộ Xây dựng – Vụ Quản lý Kiến trúc quy hoạch- Quy hoạch và quản lý phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, Nhà xuất bản Xây dựng,  Hà Nội –1998

· Các tài liệu tham khảo khác có liên quan.

2 Vị trí, Đặc điểm khu đất quy hoạch 

2.1 Vị trí, quy mô

Ranh giới khu vực nghiên cứu 

Ranh giới khu vực nghiên cứu có diện tích 113,49 ha, được giới hạn như sau:

· Phía Bắc giáp đường 32, dự kiến mở rộng với mặt cắt rộng 50m

· Phía Đông giáp xóm Đinh xã Xuân Phương.

· Phía Nam giáp đường quy hoạch dự kiến rộng 50m

· Phía Tây giáp đường 70, dự kiến mở rộng với mặt cắt rộng 40-50m

Khu vực nghiên cứu nằm trong phạm vi 2 xã Minh Khai (71,21 ha) chiếm 62,75% và Xuân Phương (42,28ha).

Ranh giới quy hoạch – khu vực dự án của cụm công nghiệp Từ Liêm phần mở rộng ( giai đoạn 2)

Ranh giới khu vực cụm CN Từ Liêm giai đoạn 2 có diện tích 458362m2, gồm 454547 m2 theo Quyết định số 156/QĐ ngày 08/01//2004 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi đất tạm giao cho Ban quản lý dự án Cụm công nghiệp Từ Liêm và khoảng 3815m2 bổ xung theo yêu cầu của huyện Từ Liêm, được giới hạn như sau:

· Phía Bắc một phần giáp đường 32, giai đoạn I của cụm công nghiệp Từ Liêm và khu vực dự án của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

· Phía Đông là tuyến đường quy hoạch mặt cắt rộng 17,5m và khu vực dân cư xóm Đinh, xã Xuân Phương

· Phía Nam giáp đường vành đai 3 – Mỹ Đình – Xuân Phương - đường 70B dự kiến rộng 50m

· Phía Tây giáp đường 70 dự kiến mở rộng với mặt cắt rộng 40 - 50m và khu vực đất quốc phòng và đất dự kiến bố trí công trình công cộng cấp đô thị.


Phần diện tích thuộc xã Minh Khai là  145018 m2, chiếm 31,64% quỹ đất và phần thuộc diện tích xã Xuân Phương 313344m2.


Vị trí, ranh giới khu vực nghiên cứu, khu vực quy hoạch được thể hiện trong bản vẽ Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất QH-01.

2.2 Điều kiện địa hình, khí hậu, thủy văn

Khu vực quy hoạch hiện chủ yếu là đất ruộng và đất ao hồ, cao độ dao động từ  5,2 – 5,4 m, mang đặc trưng khí hậu của thành phố Hà Nội.

2.3 Hiện trạng sử  dụng đất 
2.3.1 Hiện trạng sử dụng đất khu vực nghiên cứu  

Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất khu vực nghiên cứu 

	TT
	Loại đất 
	Diện tích ( ha)
	TL chiếm đất (%)
	Ghi chú 

	
	
	Xã Minh Khai
	Xã Xuân Phương
	Tổng cộng
	
	

	1
	Khu vực Cụm CNTL  (giai đoạn 1)
	25,55
	0
	25,55
	22,51
	Cả phần diện tích của C. ty thiết bị lạnh và TT chiếu xạ T. phẩm 

	2
	Khu vực dự án của TCT Xây dựng Công nghiệp VN
	21,63
	0
	21,63
	19,06
	Đang tiến hành lập dự án xây dựng

	3
	Khu vực đất quốc phòng
	3,44
	1,56
	5,00
	4,41
	

	3.1
	Khu vực Quân chủng phòng không 
	3,44
	 
	3,44
	
	

	3.2
	Khu đoàn xe 60 Quân đội
	 
	1,56
	1,56
	
	

	4
	Đất XNCN
	0,33
	0,22
	0,55
	0,48
	

	4.1
	Công ty TNHH Sơn Hà
	0,33
	 
	0,33
	
	SX thiết bị y tế, tổ hợp nhà SX 1 tầng và nhà văn phòng 2 tầng

	4.2
	Công ty 246 Bộ Giao thông
	 
	0,22
	0,22
	
	Cơ sở SX ô tô, tổ hợp xưỏng SX và nhà văn phòng 1 tầng

	5
	Đất thổ cư​ xóm Đinh  xã Xuân Phư​ơng
	 
	2,84
	2,84
	2,50
	Nhà  1-2 tầng  dạng nhà vườn 

	6
	Chùa Thanh Lâm 
	0,55
	 
	0,55
	0,49
	

	7
	Đất canh tác
	14,17
	25,28
	39,45
	34,76
	DT đất canh tác của 300 LĐ nông nghiệp 

	8
	Đất nghĩa trang. nghĩa địa
	0,92
	1,69
	2,61
	2,30
	

	9
	Đất giao thông
	1,02
	1,01
	2,03
	1,79
	Đư​ờng bê tông

	10
	Đất ao. mư​ơng
	0,88
	4,60
	5,48
	4,83
	

	11
	Đất hoang và đất khác
	2,72
	5,08
	7,80
	6,87
	

	 
	Tổng cộng
	71,21
	42,28
	113,49
	100,00
	


2.3.2 Hiện trạng sử dụng đất khu vực quy hoạch - Cụm Công nghiệp tập trung Từ Liêm phần mở rộng (  giai đoạn 2) 

Khu vực Cụm CNTT TL phần mở rộng có diện tích  458362m2. Trong đó phần diện tích nằm trong địa phận xã Minh Khai là 145018m2 và phần diện tích nằm trong địa phận xã Xuân Phương là 313344m2.

Hiện trạng sử dụng đất của khu vực này bao gồm:


1) Đất XNCN có diện tích 2236 m2, của C.ty 246 Bộ Giao thông.


2) Đất quốc phòng có diện tích 43 m2. Đây là phần đất của Lữ đoàn 28 quân chủng Phòng không, thuộc phần đất mở đường.


3) Đất chùa Thanh Lâm có diện tích 5475 m2.


Chùa Thanh Lâm ( thuộc xã Minh Khai)  là di tích lịch sử đã xếp hạng theo Quyết định số 100 VH/QĐ ngày 21 tháng 01 năm 1989 của Bộ văn hoá.  


4) Đất canh tác, có diện tích 309473m2, bao gồm đất ruộng lúa và đất vườn.


5) Đất nghĩa trang có tổng diện tích 26024m2.



6) Đất ao, mương trong khu vực có diện tích 51749m2. Tại khu vực thuộc xã Xuân Phương có hai ao sen lớn với diện tích gần 4 ha.


7) Đất giao thông có diện tích 2814 m2. Đây chủ yếu là diện tích của các tuyến đường BT vào chùa và vào khu nghĩa trang.


8) Trong khu vực còn một số đất hoang với diện tích 60548 m2.

Ngoài các diện tích đã phát triển như đất XNCN, đất nghĩa địa và đất chùa khu vực quy hoạch còn có diện tích đất đã được giao của Cty Thi công Cơ giới và Lắp máy – Bộ Xây dựng và giao thông đô thị tạm giao để quản lý (đường 70 và đường vành đai 3 Mỹ Đình – Xuân Phương-70B), quỹ đất còn có thể khai thác để phát triển là 392538m2 chiếm 85,64% diện tích khu vực.

Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất cụm CN từ liêm giai đoạn 2

	TT

 
	Loại đất

 
	Hiện trạng sử dụng đất 
	Ghi chú

	
	
	Xã Minh Khai (m2)
	Xã Xuân Phương (m2)
	Tổng cộng  (m2)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)
	

	1
	Đất XNCN – Công ty 246 Bộ Giao thông 
	0
	2236
	2236
	0,49
	Trạm sửa chữa ô tô, tổ hợp nhà xưởng 1 tầng  và nhà văn phòng xây dựng kiên cố 

	2
	Đất quốc phòng 
	43
	0
	43
	0,01
	Thuộc Lữ đoàn 28  

	3
	Chùa Thanh Lâm 
	5475
	 
	5475
	1,19
	Di tích lịch sử đã xếp hạng, Tổ hợp công trình nhà một tầng, quy mô nhỏ, trùng tu nhiều lần

	4
	Đất canh tác
	106302
	203171
	309473
	67,52
	

	4.1
	Đất ruộng lúa 2 vụ 
	 
	203171
	203171
	
	

	4.2
	Đất vườn 
	106302
	 
	106302
	
	

	5
	Đất nghĩa trang. nghĩa địa
	9176
	16848
	26024
	5,68
	

	6
	Đất giao thông
	1699
	1115
	2814
	0,61
	Đư​ờng bê tông

	7
	Đất ao. mư​ơng
	6245
	45504
	51749
	11,29
	

	8
	Đất hoang và đất khác
	16078
	44470
	60548
	13,21
	

	 
	Tổng cộng
	145018
	313344
	458362
	100,00
	

	

	
	Diện tích đã và dự kiến phát triển
	 
	 
	65824
	14,36
	

	
	Đất XNCN
	 
	 
	11206
	 
	

	
	- Cty 246 Bộ quốc phòng
	 
	 
	2236
	 
	Đã phát triển

	
	- Cty Thi công cơ giới và lắp máy – Bộ Xây dựng 
	 
	 
	8970
	 
	Đã giao đất theo QĐ số 156/QĐ-UB ngày 08/1/2004 của UBND thành phố Hà Nội.

	
	Chùa Thanh Lâm 
	 
	 
	5475
	 
	

	
	Nghĩa trang 
	 
	 
	26024
	 
	Hiện có

	
	Đất GT đô thị tạm giao để quản lý
	 
	 
	23119
	 
	Phần tạm giao thuộc ranh giới QH.

	
	Diện tích có thể khai thác
	 
	 
	392538
	85,64
	


2.4 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

2.4.1 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu vực nghiên cứu

Hiện tạng hạ tầng kỹ thuật khu vực nghiên cứu được tổng hợp trong bảng sau:

Bảng tổng hợp hiện trạng Hạ tầng kỹ thuật khu vực nghiên cứu  

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng 
	Ghi chú

	1
	Hệ thống giao thông 
	 
	 
	

	1.1
	§­​êng nhùa réng 30m
	m
	1580
	Trong cụm CN Từ Liêm giai đoạn 1

	1.2
	§­​êng nhùa réng 17,5m
	m
	1795
	Trong cụm CN Từ Liêm giai đoạn 1

	1.3
	Đ​ường bê tông rộng 2,5-3m
	m
	2903
	Trong khu vực xóm Đinh và vào chùa Thanh Lâm và khu nghĩa trang

	2
	Hệ thống thoát nư​ớc mư​a
	 
	 
	

	2.1
	Các tuyến cống của khu vực cụm CN TL giai đoạn 1
	m
	3113
	Được thiết kế hoàn chỉnh đổ vào tuyến mương tại phía Nam của cụm CN  Từ Liêm giai đoạn 1.

	2.2
	Mương tưới, tiêu 
	
	4737
	

	
	TuyÕn m­​¬ng T1
	m
	478
	Mương tiêu

	
	Hệ thống mương tưới tiêu kết hợp T2
	m
	4259
	Mương tưới tiêu kết hợp 

	2.3
	Trạm bơm tư​ới tiêu thôn Hoè Thị
	trạm
	1
	Công suất 540m3/h

	3
	Hệ thống thoát nước thải 
	
	
	Hiện đang được triển khai xây dựng tại cụm CN Từ Liêm giai đoạn 1.

	3.1
	Cống D300-D400
	m
	2764
	

	3.2
	Trạm xử lý nước thải 
	trạm 
	1
	C.suất dự kiến khoảng 600m3/ngày đêm 

	4
	Hệ thống cấp điện
	 
	 
	 

	4.1
	§​­êng dây 35KV
	m
	190
	Từ trạm BaLa đi trạm Cầu Diễn

	4.2
	Trạm điện
	trạm
	11
	

	4.3
	Tuyến 22KV 
	m
	
	Hiện đang được triển khai xây dựng trong cụm CN Từ Liêm giai đoạn 1

	5
	Hệ thống TTBĐ
	 
	 
	

	5.1
	§­​êng dây TTBĐ
	m
	2730
	Không kể các tuyến TTBĐ đang XD trong cụm CN Từ Liêm giai đoạn 1.


2.4.2 Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực quy hoạch

Bảng tổng hợp hiện trạng Hạ tầng kỹ thuật khu vực quy hoạch

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng 
	Ghi chú 

	1
	Hệ thống giao thông
	 
	 
	

	
	Đ​ường bê tông rộng 2,5-3m
	m
	2755
	

	2
	Hệ thống thoát nư​ớc mư​a
	 
	 
	

	2.1
	Hệ thống mương 
	
	4128
	

	
	TuyÕn m­​¬ng T1
	m
	478
	

	
	Hệ thống mương tưới tiêu  T2
	m
	3650
	Có 443m đã được kiên cố hoá ở gđ 1( cống D2000)

	2.2
	Trạm bơm tư​ới tiêu thôn Hoè Thị
	trạm
	1
	Công suất 540m3/h

	3
	Hệ thống cấp điện
	 
	 
	

	3.1
	Trạm hạ thế  Xuân Phương 7
	trạm
	1
	250KVA

	4
	Hệ thống TTBĐ
	 
	 
	

	 4.1
	§­​êng dây TTBĐ
	m
	1480
	Phục vụ quốc phòng 


3 Nội dung quy hoạch chi tiết

3.1 Phân khu chức năng trong toàn bộ khu vực nghiên cứu 

Toàn bộ khu vực nghiên cứu được phân thành khu công nghiệp tập trung Từ Liêm và phần diện tích nằm ngoài khu công nghiệp.


1) Khu công nghiệp tập trung Từ Liêm

Quy mô khu công nghiệp: 

Khu công nghiệp tập trung Từ Liêm có diện tích 93,02 ha, bao gồm: 

· Cụm công nghiệp cho các doanh nghiệp công nghiệp  vừa và nhỏ Từ Liêm có diện tích 71,39 ha. Trong đó giai đoạn đầu với diện tích 25,55 ha đang được triển khai xây dựng và phần mở rộng có diện tích  45,84 ha. Phần này còn gọi là khu vực Cụm CNTT Từ Liêm giai đoạn 2.

· Khu vực của Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam với diện tích 21,63 ha. 


Tính chất của KCN Từ Liêm: 

· Khu CN Từ Liêm với quy mô 93,02 ha, thuộc vào loại quy mô trung bình với số lượng công nhân khoảng 9000 người (100 lao động /ha đất công nghiệp). Cụm công nghiệp Từ Liêm với quy mô 71,39 ha có số lượng công nhân khoảng 7100 người.

· Loại hình công nghiệp đa dạng, có mức độ vệ sinh công nghiệp loại  IV và V, tương đương với khoảng cách ly tối thiểu với các khu vực dân cư là 100m và 50m.

· KCN Từ Liêm là khu công nghiệp cho các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ với nhu cầu về lô đất XNCN loại nhỏ và trung bình. Đa phần là loại lô đất có quy mô  khoảng từ 0,2ha đến 1ha.

· KCN Từ Liêm được bố trí đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo các yêu cầu về mặt môi trường.

· Khu công nghiệp tập trung Từ Liêm theo chủ đầu tư quản lý hạ tầng kỹ thuật được chia thành 2 khu vực:

+  Cụm công nghiệp cho các doanh  nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm do Ban quản lý cụm công nghiệp Từ Liêm là đơn vị xây dựng và quản lý hạ tầng khu vực này với diện tích 71,39 ha.

+  Khu vực thuộc Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam, do Tổng công ty này là đơn vị xây dựng và quản lý hạ tầng khu vực với diện tích 21,63ha. Khu vực này được tiến hành theo dự án riêng.


2) Khu vực ngoài khu công nghiệp 

Đây là phần diện tích còn lại với quy mô  20,87 ha, bao gồm  3 khu đất:

a) Khu đất nằm tại phía Tây Bắc có diện tích 7,93 ha được giới hạn bởi : Phía Bắc giáp đường 32, phía Tây giáp đường 70, phía Đông và Nam là khu công nghiệp. Khu đất có chức năng sử dụng hỗn hợp gồm : đất công cộng đô thị dự kiến, đất quốc phòng và đất XNCN hiện có.

b) Khu đất nằm tại phía Tây khu vực quy hoạch có diện tích 1,56 ha, hiện là đất quốc phòng.

c) Khu đất nằm tại phía Đông Nam khu vực quy hoạch có diện tích 10,98 ha, bao gồm  đất công cộng đô thị dự kiến và đất ở hiện có và dự kiến mở rộng thuộc xã Xuân Phương. 

Khu vực làng xóm hiện có ( xóm Đinh – xã Xuân Phương ) được giữ gìn, chỉnh trang theo quy hoạch, theo hướng dạng nhà vườn. Theo quy hoạch chi tiết huyện Từ Liêm đã được phê duyệt, dự kiến tạo thêm các quỹ đất ở mới phục vụ cho việc di dân giải phóng mặt bằng. Tổng số dân trong phạm vi khu vực nghiên cứu vào khoảng 1,83 ngàn người, ( số dân cư hiện có trong khu vực nghiên cứu 0,36 ngàn người). 


Bảng phân khu chức năng khu vực nghiên cứu


	TT
	Tên các khu vực chức năng 
	Diện tích 

(ha)
	Tỷ lệ 

chiếm đất 

( %)
	Ghi chú

	1
	Khu công nghiệp Từ Liêm
	93,02
	81,96
	

	1.1
	Cụm CN cho doanh nghiệp CN vừa và nhỏ 
	71,39
	62,90
	

	
	- Giai đoạn 1 
	25,55
	22,51
	

	
	- Khu vực dự án  Cụm CNTT TL giai đoạn 2 
	45,84
	40,39
	

	1.2
	Khu vực Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp 
	21,63
	19,06
	

	2
	Khu vực ngoài khu công nghiệp
	20,47
	18,04
	

	2.1
	Khu vực phía Tây Bắc (Khu đất phát triển hỗn hợp : công cộng, quốc phòng, XNCN)
	7,93
	6,99
	

	2.2
	Khu vực phía Tây (đất quốc phòng) 
	1,56
	1,38
	

	2.3
	Khu vực phía Đông Nam (Khu dân cư:  công cộng, đất ở ) 
	10,98
	9,67
	

	
	Tổng cộng 
	113,49
	100,00
	


3.2 Định hướng phát triển không gian và phương án cơ cấu sử dụng đất

3.2.1 Phương án cơ cấu sử dụng đất

Đồ án đề xuất 2 phương án cơ cấu sử dụng đất. Về cơ bản các phương án được đề xuất trên cơ sở quy hoạch chi tiết huyện Từ Liêm tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt và phân khu chức năng đã đề xuất ở trên. Sự khác nhau giữa hai phương án chủ yếu về tổ chức giao thông, bố trí công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và về quy hoạch sử dụng đất.

Bảng tổng hợp phương án cơ cấu sử dụng đất khu vực nghiên cứu 

	TT
	Loại đất
	Phương án so sánh
	Phương án chọn
	Ghi chú 

	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ   chiếm đất (%)
	

	1
	Khu CN Từ Liêm 
	93,02
	81,96
	93,02
	81,96
	 

	1.1
	Cụm CN Từ Liêm 
	71,39
	62,90
	71,39
	62,90
	Cả 2 giai đoạn

	1.1.1
	Đất công cộng 
	1,68
	1,48
	1,624
	1,43
	

	1.1.2
	Đất XNCN 
	42,60
	37,54
	40,613
	35,79
	

	1.1.3
	Đất giao thông 
	17,39
	15,32
	17,578
	15,49
	cả GT đô thị

	1.1.4
	Đất hạ tầng kỹ thuật 
	1,59
	1,40
	1,538
	1,35
	

	1.1.5
	Đất cây xanh, chùa, nghĩa trang
	8,13
	7,16
	10,033
	8,84
	

	1.2
	Tổng công ty XD CN 
	21,63
	19,06
	21,63
	19,06
	 

	2
	Khu vực ngoài KCN 
	20,47
	18,04
	20,47
	18,04
	 

	2.1
	Đất công cộng đô thị 
	5,87
	5,17
	5,90
	5,20
	 

	2.2
	Đất ở hiện có và dự kiến 
	4,84
	4,27
	4,61
	4,06
	 

	2.3
	Đất quốc phòng 
	5,00
	4,41
	5,00
	4,41
	 

	2.4
	Đất XNCN hiện có 
	0,83
	0,73
	0,83
	0,73
	 

	2.5
	Đất cây xanh 
	0,96
	0,85
	0,96
	0,85
	 

	2.6
	Đất hạ tầng kỹ thuật 
	0,48
	0,42
	0,48
	0,42
	 

	2.7
	Đất giao thông 
	2,49
	2,19
	2,69
	2,37
	 

	2.8
	Tổng cộng
	113,49
	100,00
	113,49
	100,00
	 


3.2.2 Định hướng phát triển không gian và hạ tầng kỹ thuật phương án chọn khu vực quy hoạch.

· Cụm công nghiệp cho các doanh nghiệp CN vừa và nhỏ Từ Liêm phần mở rộng (khu vực quy hoạch), có diện tích 45,84 ha. Cơ cấu sử dụng đất của cụm CN Từ Liêm giai đoạn 2 góp phần hỗ trợ cho cơ cấu sử dụng đất của giai đoạn 1 tạo cho cụm công nghiệp có một cơ cấu sử dụng đất phù hợp với quy chuẩn về quy hoạch các khu công nghiệp. 

· Trong khu vực cụm CN Từ Liêm, theo yêu cầu của địa phương, đất nghĩa trang xã Minh Khai và Xuân Phương được giữ nguyên hiện trạng, trong tương lai sẽ chuyển thành khu nghĩa trang khô và khu cây xanh, không chôn thêm mộ mới mà chỉ thực hiện việc cải táng. Trong đồ án quy hoạch, xung quanh khu vực nghĩa trang dành diện tích đất để trồng cây xanh, tạo khu vực cách ly và cảnh quan của khu vực. 

· Chùa Thanh Lâm được bảo tồn có hành lang cây xanh cách ly với các công trình công nghiệp đảm bảo các yêu cầu về mặt môi trưòng và kiến trúc cảnh quan. 

· Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong cụm CN Từ Liêm giai đoạn 2 được thiết kế trên cơ sở kết hợp với giai đoạn 1 tạo thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật thống nhất trong toàn cụm và có tính toán đến việc phục vụ cho toàn bộ khu công nghiệp tập trung và các khu vực dân cư và quốc phòng ở lân cận. 

Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất cụm CN Từ Liêm

	TT

	Loại đât

	Giai đoạn 1

	Giai đoạn 2

	Toàn bộ cụm công nghiệp
	 
Ghi        chú

	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ    (%)
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ    (%)
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ    (%)
	

	1
	Đất công cộng dịch vụ 
	0,24
	0,94
	1,384
	3,02
	1,624
	2,35
	 

	2
	Đất XNCN
	16,95
	66,34
	23,663
	51,63
	40,613
	58,80
	 

	3
	Đất GT cụm CN
	7,64
	29,90
	7,626
	16,64
	15,266
	22,10
	 

	4
	Đất  công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật 
	0,72
	2,82
	0,818
	1,78
	1,538
	2,23
	 

	5
	Đất cây xanh, chùa, nghĩa trang
	0
	0,00
	10,033
	21,89
	10,033
	14,52
	 

	 
	Cộng 
	25,55
	100,00
	43,524
	94,96
	69,074
	100,00
	 

	6
	Giao thông đô thị 
	0 
	0 
	2,312
	5,04
	2,312
	 
	 

	 
	Tổng cộng 
	25,55
	100,00 
	45,836
	100,00
	71,386
	 
	 


3.3 Quy hoạch sử dụng đất khu vực cụm CNTT TL giai đoạn 2

Khu vực cụm CN Từ Liêm giai đoạn 2 có diện tích 458362m2 được phân thành các khu vực chức năng với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như sau: 

3.3.1.1  Khu đất xây dựng  xí nghiệp công nghiệp

Đất xây dựng XNCN có tổng diện tích 236629 m2 được phân bố trong 8 « đất, trong bản vẽ ký hiệu A2.CN1- A2.CN8. Vị trí của cụm và mốc giới xác định ranh giới ô đất xem bản vẽ QH –05 kèm theo. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các ô đất XNCN được thống kê trong bảng dưới đây. 

3.3.1.2 Khu đất xây dựng công trình công cộng dịch vụ 

Đất công trình công cộng, dịch vụ trong cụm công nghiệp Từ Liêm giai đoạn 2 có diện tích 13834 m2, gồm  2 « đất A2.CC1 và A2.CC2.

3.3.1.3 Khu đất cây xanh

Khu đất cây xanh có diện tích 100334 m2, gồm các 6 « đất: 

- ¤ đất chùa Thanh Lâm ( trong bản vẽ ký hiệu A2.CX1) có diện tích 17165m2, bao gồm chùa Thanh Lâm ( 5475m2) và diện tích cây xanh bảo vệ xung quanh bên ngoài hàng rào chùa.

- ¤ đất A2.CX2 có diện tích 32556m2 và ô đất A2.CX4 có diện tích 46874m2. Một phần trong ô đất là nghĩa trang hiện tại của xã Minh Khai và Xuân Phương. Nghĩa trang được rào kín và trồng cây xanh cách ly xung quanh nhằm hạn chế các ảnh hưởng bất lợi về cảnh quan và môi trường và được thực hiên theo dự án riêng. 

- ¤ đất A2.CX3 ( diện tích 2587m2) ; A2.CX5 ( diện tích 2040m2) và A2.CX6 có ( diện tích 1024m2) là hành lang cây xanh cách ly cho chùa Thanh Lâm, cách ly khu vực nghĩa trang  và là hành lang hạ tầng kỹ thuật. 

3.3.1.4 Đất xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật 

Đất xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có diện tích 8183 m2, gồm ô đất A2.KT1 ( diện tích 5091m2) bố trí trạm nước thải khu vực và ô đất A2.KT2 ( diện tích 3092m2) bố trí trạm biến thế 110KV/22KV.

3.3.1.5 Đất giao thông   

Đất giao thông đô thị ( phần đất tạm giao ) và giao thông của cụm công nghiệp trong khu vực quy hoạch có diện tích 99382 m2.

tổng hợp chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật các ô đất  Cụm CN Từ Liêm giai đoạn 2

	TT
	Ký hiệu ô đất
	Chức năng sử dụng
	Diện tích (m2)
	Diện tích XD (m2)
	M§

XD (%)
	Số tầng TB
	Hệ số sử dụng đất 
	Diện tích sàn (m2)

	1
	 
	Đất XNCN
	236629
	141977
	 
	 
	 
	212966

	1.1
	A2.CN1
	XNCN
	26651
	15991
	60
	1,5
	0,9
	23986

	1.2
	A2.CN2
	XNCN
	16787
	10072
	60
	1,5
	0,9
	15108

	1.3
	A2.CN3
	XNCN
	23395
	14037
	60
	1,5
	0,9
	21056

	1.4
	A2.CN4
	XNCN
	38054
	22832
	60
	1,5
	0,9
	34249

	1.5
	A2.CN5
	XNCN
	28411
	17047
	60
	1,5
	0,9
	25570

	1.6
	A2.CN6
	XNCN
	19747
	11848
	60
	1,5
	0,9
	17772

	1.7
	A2.CN7
	XNCN
	44041
	26425
	60
	1,5
	0,9
	39637

	1.8
	A2.CN8
	XNCN
	39543
	23726
	60
	1,5
	0,9
	35589

	2
	 
	Đất công cộng, dịch vụ
	13834
	5182
	
	
	
	13438

	2.1
	A2.CC1
	Tr​ưng bày sản phẩm
	10320
	4128
	40
	3
	1,2
	12384

	2.2
	A2.CC2
	Công cộng dịch vụ 
	3514
	1054
	30
	1
	0,3
	1054

	3
	 
	Đất cây xanh
	100334
	2575
	15
	1
	0,15
	2575

	3.1
	A2.CX1
	Chùa Thanh Lâm và CX cách ly
	17165
	2575
	 
	 
	 
	2575

	3.2
	A2.CX2
	Nghĩa trang xã Minh Khai, cây xanh
	30481
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	A2.CX3
	Cây xanh cách ly
	2750
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	A2.CX4
	Nghĩa trang thôn Hoè Thị, cây xanh
	46874
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5
	A2.CX5
	CX , hành lang KT
	2040
	 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	A2.CX6
	CX , hành lang KT
	1024
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	HT kỹ thuật
	8183
	
	
	
	
	

	4.1
	A2.KT1
	TXL nu​íc thải
	5091
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	A2.KT2
	TBT Cầu Diễn 
	3092
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	Giao thông 
	99382
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	
	GT cụm CN
	76263
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	
	GT đô thị 
	23119
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cộng 
	 
	458362
	149734
	
	
	
	228979


3.4 Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

3.4.1 Quy hoạch hệ thống giao thông 

1) Giao thông đô thị: 

Giáp phía Tây là tuyến đường quốc lộ 70, đường có mặt cắt rộng 40-50m, thuộc trong phạm vi quy hoạch dài 590m và giáp phía Nam là tuyến đường vành đai 3 – Mỹ Đình – Xuân Phương - đường 70B có mặt cắt dự kiến rộng 50m, thuộc trong phạm vi quy hoạch dài 637m. Đây là phần đất tạm giao để làm đường thi công và chống lấn chiếm. Việc xây dựng hoàn chỉnh các tuyến đường này sẽ được thực hiện theo dự án riêng.

2) Giao thông cụm công nghiệp:

- Tuyến đường có mặt cắt ngang rộng 30m, gồm lòng đường rộng 15m, vỉa hè mỗi bên rộng 7,5m, dài 1070m

- Tuyến đường có mặt cắt ngang rộng 17,5m, gồm lòng đường rộng 11,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m, tổng chiều dài 2415m.

- Tuyến đường rộng 5,5m dài 210m, cách ly với chùa Thanh Lâm,.

Tổng chiều dài của tuyến đường chính trong cụm CN Từ Liêm giai đoạn 2 (đường rộng 17,5m và đường 30m) 3485m, mật độ đường 7,7km/km2.

Trong từng khu vực chức năng và các lô đất XNCN đều có các bãi đỗ xe riêng.

Lộ giới và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các tuyến đường giao thông trong phạm vi quy hoạch được tổng hợp trong bảng sau và được trình bày trong bản vẽ QH-07A.

Bảng tổng hợp khối lượng giao thông 

	TT
	Loại đ​​ường
	Ký hiệu mặt cắt
	Chiều dài   (m)
	Chiều rộng (m)
	Diện tích (m2)
	Ghi chú 

	
	
	
	
	Lòng      đ​ường
	Vỉa hè
	
	

	1
	GT đô thị 
	 
	1227
	 
	 
	23119
	 phần  tạm giao, thuộc ranh giới QH

	1.1
	Đường  QL 70 ( dự kiến rộng 40-50m)
	
	590
	
	
	12816
	

	1.2
	Đ​ường vành đai 3-Mỹ Đình –XP – 70B (dự kiến rộng 50m)
	
	637
	
	
	10303
	

	2
	GT của cụm CN
	 
	3695
	 
	 
	76263
	

	 2.1
	Đường có mặt cắt rộng 30m
	2--2
	1070
	15
	7,5 x 2
	32300
	

	 2.2
	Đ​​ường có mặt cắt rộng  17,5m
	3--3
	2415
	11,5
	3 x 2
	42768
	

	2.3
	Đ​ường  có mặt cắt  5,5m
	 
	210
	5,5
	 
	1195
	cách ly với chùa Thanh Lâm 

	
	Tổng cộng
	
	 
	
	
	99382
	


3.4.2 Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa và san nền

Khu vực quy hoạch thuộc lưu vực tiêu nước phía Nam đường 32. 

Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực bao gồm: các tuyến cống D600 đến D2000, tuyến cống hộp BTCT H 2500xB3000; H600mxB600 thu gom nước mưa trong toàn bộ khu vực quy hoạch và các khu vực trong phạm vi nghiên cứu dẫn ra trạm bơm Hoè Thị để thoát ra sông Nhuệ.

Để đảm bảo cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp tại phía Tây đường 70, thay thế tuyến mương tưới hiện có bằng tuyến cống hộp BTCT B600xH700 nối với hồ Sen và đến trạm bơm tưới hiện có. Trạm bơm này hiện đang nằm trong phạm vi mở rộng đường 70, khi mở rộng đường trạm bơm sẽ dịch chuyển vào khu vực hồ Sen. 

Toàn bộ mạng lưới thoát nước mưa trong khu vực quy hoạch được trình bày trong bản đồ Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa QH-07B.

Bảng tổng hợp khối lượng thoát nước mưa

	TT
	Hạng mục

công trình
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Đường ống
	m
	4591
	 

	 
	D 600
	 
	1120
	 

	 
	D 800
	 
	1582
	 

	 
	D 1000
	
	730
	 

	 
	D 1250
	
	540
	 

	 
	D 1500
	
	402
	

	
	D 2000
	
	217
	

	2
	Cống hộp BTCT
	m
	2940
	 

	 
	B 3000 x H2500
	
	985
	 

	 
	B 600 x H700
	
	980
	Tuyến cống tưới thay thế tuyến mương tưới hiện có. 

	 
	B 600 x H600
	
	975
	

	3
	Giếng thu
	cái
	283
	 

	4
	Giếng thăm
	cái
	250
	 

	5
	Miệng xả 
	cái
	5
	


Cao độ san nền trung bình của toàn bộ khu vực quy hoạch  6,6-6,7m.

Tổng khối lượng đắp nền của khu vực quy hoạch là   277387   m3.

Khối lượng đào đắp taluy là: 1729m3 ( trong đó khối lượng đắp: 1694m3).

3.4.3 Quy hoạch hệ thống cấp nước

Nhu cầu dùng nước trong phạm vi quy hoạch - cụm công nghiệp Từ Liêm giai đoạn 2 Qtb:  1716 m3/ngày.đêm; Qmax: 2430 m3/ngày.đêm.

Nhu cầu dùng nước trong toàn bộ khu vực nghiên cứu Qtb: 5120 m3/ngày.đêm; Qmax:  7320 m3/ ngày.đêm. 

Nguồn cấp nước: Trước mắt  do trạm cấp nước xây dựng trong giai đoạn 1 cung cấp. Trạm được dự kiến nâng cấp với công suất khoảng 8000m3/ngàyđêm.

Sau này cấp nước cho khu vực quy hoạch thông qua tuyến cấp nước truyền dẫn  (400 dự kiến xây dựng dọc theo tuyến đường vành đai 3- Mỹ Đình – Xuân Phương - đường 70B và đường 70.

Hệ thống cấp nước trong khu vực quy hoạch bao gồm các tuyến ống ( 250, 160 và 110 tạo thành các mạch vòng cấp nước đến từng ô đất xây dựng. 

Toàn bộ hệ thống cấp nước được trình bày trong bản vẽ Quy hoạch hệ thống cấp nước QH-07C.

BẢNG THỐNG KÊ  KHỐI  LƯỢNG  HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 

	TT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	§​­êng èng
	 
	5680
	 

	 
	( 250
	m
	95
	 

	 
	(160
	m
	2875
	 

	 
	( 110
	m
	2710
	 

	2
	Họng cứu hoả
	họng
	29
	 


3.4.4 Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường

Khối lượng nước thải cần xử lý trong khu vực quy hoạch - cụm công nghiệp Từ Liêm giai đoạn 2 là 801 m3/ngày.đêm.

Nhu cầu xử lý nước thải của toàn bộ khu vực nghiên cứu ( bao gồm toàn bộ khu công nghiệp tập trung Từ Liêm và khu vực dân cư lân cận ) là 2860m3/ngày đêm.

Hệ thống thoát nước thải được thiết kế hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa.

Tại từng XNCN nước thải phải được xử lý sơ bộ đạt đến yêu cầu chung về nước thải của cụm công nghiệp mới được xả vào hệ thống nước thải chung của cụm công nghiệp. Nước thải của các XNCN được thu gom vào tuyến cống D300 – D500 dẫn đến trạm xử lý nước thải với công suất xử lý dự kiến 3500m3/ngày.đêm tại phía Nam khu vực quy hoạch. 

Nước thải sau khi được xử lý tại trạm xử lý nước thải, đáp ứng các yêu cầu về điều kiện vệ sinh môi trường ( tương ứng với nguồn xả loại 2) được xả vào cống và dẫn ra sông Nhuệ. 

Toàn bộ hệ thống thoát nước thải được trình bày trong bản vẽ QH-07D.

BẢNG tổng hợp KHỐI LƯỢNG Hệ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

	TT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Cống BTCT
	 m
	3350
	 

	 
	D 300
	
	3290
	 

	 
	D 500
	
	30
	 

	2
	Giếng thăm
	 giếng
	30
	 

	3
	Trạm xử lý n​ước thải
	trạm
	1
	Công suất 3500m3


Tổng khối lượng rác thải phải thu gom xử lý trong phạm vi quy hoạch -  cụm CN Từ Liêm giai đoạn 2 là  4,5 T/ngày đêm, tương đương với 11m3/ngày đêm.

Tổng khối lượng rác thải phải thu gom trong khu vực nghiên cứu vào khoảng 13T/ngày đêm, tương đương với 31m3/ngày đêm. 

Rác thải độc hại và không độc hại được phân loại và được vận chuyển đến trạm xử lý rác thải chung của thành phố thông qua hợp đồng với công ty Môi trường Đô thị. 

3.4.5 Quy hoạch hệ thống cấp điện 

Nhu cầu cấp điện trong khu vực quy hoạch - cụm công nghiệp Từ Liêm giai đoạn 2: Ptt = 7827KW; Stt = 8697 KVA.

Nhu cầu cấp điện cho khu vực nghiên cứu : Ptt = 22840 KW, Stt =  25308 KVA. 

Nguồn cấp điện cho khu vực quy hoạch là trạm biến thế 110/22KV Cầu Diễn với công suất dự kiến 2x63MVA. Trạm này sẽ được xây dựng theo dự án riêng của ngành điện.

Dự kiến bố trí 3 lộ cáp. Lộ cáp C1 cấp điện cho các khu vực A2CN4- A2CN7; KT1,2: CX5,6. Lộ cáp C2 cấp điện cho khu vực A2.CN1-A2CN3; CC1,2: CX1-CX4 và chiếu sáng đèn đường. Lộ cáp C3 cấp điện cho khu vực phía Tây khu vực quy hoạch. Các tuyến 22KV được thiết kế đi ngầm chôn dưới vỉa hè hoặc được đặt trong các tuynen kỹ thuật. Dự kiến xây dựng 12 trạm biến thế  22/0,4KV. 

Toàn bộ hệ thống cấp điện cho khu vực quy hoạch được trình bày trong bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp điện QH- 07E.

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG Hệ THỐNG cấp điện

	TT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Khối lượng 
	Ghi chú 

	1
	Tuyến điện cao thế 110KV
	m
	60
	Đoạn đến trạm BT, nằm trong ranh giới quy hoạch, được thực hiện theo dự án riêng 

	2
	Tuyến dây 22KV
	m
	2450
	Lộ cáp C1, C2 và C3 

	3
	Trạm 110/22KV Cầu Diễn
	trạm
	1
	Công suất 2x63MVA, được thực hiện theo dự án riêng 

	4
	Trạm biến thế 22/0,4KV
	trạm
	12
	Công suất mỗi trạm 560-1000KVA 


3.4.6 Quy hoạch hệ thống thông tin bưu điện

Tổng nhu cầu điện thoại cố định thuê bao trong khu vực quy hoạch - cụm Công nghiệp Từ Liêm giai đoạn 2 là 309 máy.

Nhu cầu điện thoại cố định thuê bao trong khu vực nghiên cứu 1800 máy.

Theo quy hoạch chi tiết huyện Từ Liêm, khu vực quy hoạch sẽ được đáp ứng nhu cầu điện thoại thuê bao từ tổng đài vệ tinh dự kiến 4000 số. 

Dự kiến bố trí 2 tủ cáp có dung lượng từ 200 số đến 300 số. Các tuyến cáp điện thoại từ tổng đài đến tủ cáp được bố trí đi ngầm dưới hè. Vị trí của các tủ cáp và hướng tuyến cáp được trình bày trong bản vẽ QH -07E.

Bảng thống kê khối lượng hệ thống thông tin bưu điện 

	TT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Tuyến cáp quang
	m
	1325
	 

	2
	Tủ cáp
	tủ
	2
	 


3.4.7 Quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

Dự kiến xây dựng một tuyến tuy nen bố trí tổng hợp các tuyến cấp điện, nước và thông tin bưu điện tại trục đường chính có mặt cắt rộng 30m với tổng chiều dài 995m.

Bố trí tổng hợp các tuyến hạ tầng kỹ thuật được trình bày trong bản vẽ QH- 08.

Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối        lượng
	Ghi chú



	1
	Hệ thống giao thông
	
	 
	

	 
	Tổng chiều dài tuyến đ​ường cụm CN
	m
	3695
	

	 
	Mật độ đ​ường 
	km/km2
	7,7
	Đường 30m và 17,5m

	2
	Hệ thống thoát n​ước mưa và san nền
	
	
	

	
	Tổng chiều dài đ​ường ống
	m
	4591
	Phạm vi QH

	
	Tổng chiều dài cống hộp BTCT
	m
	2940
	

	
	Khối l​ượng đắp nền
	m3
	277387
	

	3
	Hệ thống cấp n​ước
	
	
	

	 
	Khối l​ượng cấp nước Qmax
	m3/ngµy-®ªm
	2430
	

	 
	Tổng chiều dài đ​ường ống
	m
	5680
	

	 
	Họng cứu hoả
	họng
	29
	

	3
	Hệ thống thoát n​ước thải, VSMT
	
	
	

	 
	Khối l​ượng nước thải
	m3/ngµy-®ªm
	801
	

	 
	Tổng chiều dài đ​ường ống
	m
	3350
	

	 
	Trạm xử lý n​ứơc thải
	trạm
	1
	

	 
	Khối l​ượng  rác thải
	m3/ngµy-®ªm
	11
	

	5
	Hệ thống cấp điện
	
	
	

	 
	Nhu cầu về điện (Stt)
	KVA
	8697
	

	 
	Tuyến 22KV
	m
	2450
	

	 
	Số trạm biến thế
	trạm
	12
	

	6
	Hệ thống thông tin b​ưư điện
	
	
	

	 
	Nhu cầu về điện thoại thuê bao
	Máy
	309
	

	 
	Số tủ cáp và dung l​ượng
	tủ
	2
	

	 
	Tuyến cáp gốc đến tủ cáp
	m
	1325
	

	7
	Tuyến tuy nen kỹ thuật 
	m
	995
	


3.5 Quy hoạch chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

Chỉ giới đường đỏ xây dựng các tuyến đường và các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch được xác định thông hệ thống các mốc, được xác định theo hệ toạ độ bản đồ. 

Chỉ giới xây dựng ( khoảng xây lùi ) cho các công trình nhằm đảm bảo các yêu cầu về giao thông, phòng hoả và kiến trúc cảnh quan, được xác định như sau :  

- Chỉ giới xây dựng cách các tuyến đường đô thị và đường quốc lộ là 10m.

- Chỉ giới xây dựng cách các tuyến đường cụm công nghiệp  là 6m.

- Chỉ giới xây dựng đáp ứng nhu cầu phòng hoả: giữa tường của hai XNCN giáp cạnh nhau là 6m.

Toàn bộ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng được xác định trong bản vẽ QH-09.

5.
Kiến nghị và tổ chức thực hiện 
Trên đây là những nội dung cơ bản của đồ án Quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp Từ Liêm giai đoạn 2 , huyện Từ Liêm, Hà Nội, tỷ lệ 1/500, Sở Quy hoạch - Kiến trúc kính trình Uỷ ban nhân dân Thành phố: 

· Phê duyệt quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp Từ Liêm giai đoạn 2, huyện Từ Liêm, Hà Nội, tỷ lệ 1/500.

· Giao cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch sau khi có sự thoả thuận của UBND Thành phố và tổ chức thực hiện quy  hoạch.
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